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Đặc điểm của khủng hoảng bắt nguồn từ thị
trường bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) là một trong
bốn loại thị trường trong nền kinh tế thị trường. Các
thị trường này có mối quan hệ với nhau,  góp phần
để nền kinh tế của một quốc gia theo cơ chế thị
trường phát triển nhanh hay chậm, hiệu quả hay
không hiệu quả, có chất lượng hay không chất lượng
và có bền vững hay không bền vững.

Chính sự đổ vỡ của thị trường BĐS ở nhiều quốc
gia đã là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, thậm chí
khủng hoảng tài chính nói riêng, khủng hoảng kinh
tế nói chung ở nhiều quốc gia, nhiều vùng và cả thế
giới trong những thập kỷ cuối của thế kỷ XX và thập
kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

Đặc điểm chung của các cuộc khủng hoảng thị
trường BĐS lan tỏa tới thị trường tài chính-tiền tệ,
tới toàn nền kinh tế là sự bùng nổ (giá BĐS tăng
nhanh liên tục, nhu cầu BĐS dường như không có
giới hạn,…) và sau đó là sự sụp đổ của giá BĐS (giá
BĐS không tăng mà giảm liên tục, giá thấp hơn cả
giá của năm bắt đầu bùng nổ, có người bán, nhưng
không có người mua) kéo theo là sự sụp đổ của nền
kinh tế tăng chậm, thậm chí không tăng mà còn
giảm.

Thật vậy, khủng hoảng tài chính ở Anh (1973-
1975) gây tổn thất tới 1,2 nghìn tỷ bảng Anh; ở Na
Uy (năm 1987-1993), đã dẫn đến Nhà nước phải
quốc hữu hóa ba ngân hàng lớn nhất Na Uy, gây
tổn thất cho nền kinh tế tới 5-8% GDP; Khủng

hoảng Ngân hàng Thụy sĩ (1991) gây tổn thất cho
nền kinh tế khoảng 4-6% GDP; Ở Pháp (1995) gây
tổn thất cho nền kinh tế tới 12% GDP; Khủng hoảng
ở châu Á (1997-1999) với biểu đồ tăng trưởng liên
tục những năm đầu của thập kỷ 80 và bắt đầu là
mũi tên giảm nhanh, nền kinh tế nhiều quốc gia
tăng trưởng âm hoặc bằng 0. Căn nguyên chính là
sự sụp đổ của cơn sốt nhà đất, sự thổi phồng giá
trị BĐS quá cao đã tạo nên sự phát triển nhanh
nhưng trên một cơ cấu kinh tế rất mong manh và
sự đổ vỡ đã được báo trước và tất yếu đã là sự đổ
vỡ. Nền kinh tế  nước ta cũng chịu tác động tiêu cực
ít nhiều (tăng trưởng kinh tế nước ta các năm 1996-
1997 đang từ trên 8%-trên 9%/năm, giảm mức
tăng xuống còn 5,8% và 4,8% các năm 1998-
1999). Hay từ tháng 9/2008 cuộc khủng hoảng tài
chính của nước Mỹ bắt đầu và kéo theo nhiều nước,
nhiều vùng trên toàn thế giới cũng bị cuốn vào cuộc
khủng hoảng này, mà cho đến nay nhiều quốc gia
chưa vượt qua được, hoặc chưa phục hồi được nền
kinh tế để tăng trưởng như những năm trước khủng
hoảng. Căn nguyên cũng từ các ngân hàng đã
buông lỏng quản lý và giám sát, và cũng do muốn
làm giầu nhanh hơn nên đã cho vay dưới chuẩn nên
nhiều người đã vay và đã đầu tư vào BĐS để trở
thành khoản nợ xấu, khó đòi (nếu không muốn nói,
nhiều khoản nợ kếch xù không đòi được).

Bài học từ thị trường BĐS Nhật Bản
Đặc biệt, một điển hình của sự đổ vỡ thị trường

BĐS ở Nhật Bản là đáng phải suy ngẫm vì tác động
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của nó tới nền kinh tế Nhật Bản là quá lớn và vẫn
chưa thoát ra mặc dù kéo dài hai thập kỷ (thập kỷ
90 thế kỷ XX và thập kỷ đầu của thế kỷ XXI), nhưng
chưa đến hồi kết thúc.  

Bùng nổ thị trường BĐS-Giá đất tăng nhanh:
Đất đai không tăng thêm, nhưng nhu cầu về

đất để phát triển đất nước ngày một nhiều hơn, cho
nên giá đất tăng là lẽ thường tình. Nhưng giá đất
thành thị tăng ở Nhật Bản lại không bình thường
(lưu ý rằng phạm vi thành thị ngày một mở rộng,
nhiều vùng những năm 70 về trước là vùng nông
thôn, thì các năm sau đã là thành thị). 

Giá đất sau những năm tăng rất nhanh (như
những cú sốc) thuộc thập kỷ 60 và nửa đầu thập kỷ
70, tiếp theo là tăng chậm lại, rồi bước vào thập kỷ
80 lại tăng nhanh liên tục trong suốt hơn thập kỷ
(1981-1991):

Giá đất thành thị Nhật Bản - lần
1965/1960: 2,75;
1970/1965: 1,81;
1975/1970: 1,93;
1980/1975: 1,20;     
1985/1980: 1,29;       
1991/1985: 1,61;

Mặc dù giá đất năm 1980 đã bằng 2,3 lần giá
đất năm 1970 và bằng 11,4 lần giá đất năm 1960,
giá đất thập kỷ 80 lại được “phục hồi” với giá tăng
nhanh và liên tục. Thật vậy, giá đất ở khu vực thành
thị tăng vọt và liên tục trong suốt thập kỷ 80 ở tất
cả các tỉnh, thành phố Nhật Bản ở tất cả các loại
đất với mục đích sử dụng khác nhau:

Chỉ số giá đất thành thị phân theo mục đích sử
dụng (1990 = 100%)

A: Chỉ số giá đất chung,
B: Chỉ số giá đất sử dụng cho mục đích thương

mại,
C: Chỉ số giá đất sử dụng cho mục đích để ở,
D: Chỉ số giá đất sử dụng cho mục đích sản

xuất công nghiệp.
Như vậy, chỉ trong vòng 10 năm, giá đất năm

1991 bằng 2,1 lần năm 1980, riêng giá đất sử dụng
cho mục đích thương mại (các cửa hàng, siêu thị,
khách sạn,…)  bằng  2,28 lần, và khu vực dân cư
để ở  bằng 2,1 lần, còn khu vực các công  xưởng
chỉ tăng 1,87 lần. Đặc biệt, giá đất ở 6 thành phố
lớn của Nhật Bản tăng với tốc độ phi mã: giá đất
năm 1991 bằng 4,2 lần năm 1980, riêng giá đất sử
dụng cho thương mại bằng 6,18 lần năm 1980. Giá
đất tăng liên tục và giữ ở mức cao:

Mức tăng giá đất thành thị (năm trước =100)

Nguồn: Niên  giám Thống kê Nhật Bản các năm 

Thử tìm nguyên nhân dẫn đến cơn sốt BĐS
tại Nhật Bản thập kỷ 80:

+Cuối thập kỷ 70 và cả thập kỷ 80, nền kinh
tế Nhật Bản tăng trưởng, xuất siêu lớn dẫn đến nền
kinh tế Nhật Bản dư tiền, nhiều tiền nhàn rỗi thêm
vào đó Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (tất nhiên
các ngân hàng thuộc các loại hình kinh tế khác)
nơi thu hút vốn  và nơi cung ứng vốn cũng vì mục
đích lợi nhuận nên đã đầu tư vào BĐS và cho vay
vốn không chặt chẽ, giảm thiểu các điều kiện cho

vay vốn, nhất là cho
vay để đầu tư vào
BĐS (dạng cho vay
dưới chuẩn như các
ngân hàng ở Mỹ đã
mắc phải vào những
năm giữa thập kỷ đầu
của thế kỷ XXI dẫn

đến khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế ở
nước Mỹ từ cuối năm 2008).
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Khu vùc thµnh thÞ  Riªng 6 thµnh phè lín *   
A B C D A B C D 

1985 52,8 49,0 52,7 58,7 24,5 16,7 28,4 31,7 
1989 87,6 86,3 88,7 88,2 76,9 78,3 75,1 77,2 
1991 110,4 111,5 109,7 109,8 103,0 103,3 102,1 103,8 

 %  % 
1984 103,3 1988 110,0 
1985 102,7 1999 107,5 
1986 102,8 1990 114,2 
1987 105,5 1991 110,4 

Nguồn: Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm
* Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe



+ Mọi người kể cả các nhà đầu tư lớn đều nghĩ
rằng đầu tư vào đất đai sẽ nhanh chóng làm giầu,
do vậy mọi người đổ xô vào việc mua đất, dẫn đến
cơ cấu đầu tư thay đổi. Lý thuyết “bầy đàn” đã cuốn
hút mọi người vào thị trường BĐS. Và thực ra, những
nhà đầu tư vào BĐS những năm đầu thập kỷ 80 và
bán ngay cũng vào những năm cuối thập kỷ 80, rõ
ràng đã “thắng” to (!).

Đây, chính là những nguyên nhân quan trọng
làm thị trường BĐS nóng lên trong thập kỷ 80 và
năm 1991.

Sự sụp đổ thị trường BĐS – giá đất giảm
nhanh, liên tục và chưa thấy hồi kết:

Thế nhưng, các năm tiếp theo, giá đất ở khu
vực thành thị giảm và liên tục trong suốt thập kỷ 90
và cả thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI ở tất cả các
tỉnh, thành phố Nhật Bản ở  tất cả các loại đất với
mục đích sử dụng khác nhau:

Mức giảm giá đất phân theo mục đích sử dụng
(1990=100)

Trong suốt hai thập kỷ 90 của thế kỷ trước và
thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI này, chỉ số giá đất
thành thị vẫn giảm liên tục, tuy có vài ba năm giảm

ít, do thị trường BĐS 6 thành phố lớn của Nhật Bản
có ba năm được phục hồi, nhưng thời gian  chỉ được
3 năm (2006-2008) và các năm sau lại tiếp tục giảm:

Mức tăng giá đất ở 6 thành phố lớn 
(năm trước = 100), %

Đặc biệt các loại đất nào tăng giá nhiều nhất
thì cũng giảm nhiều nhất, như đất dùng vào mục
đích thương mại tăng nhiều nhất thì cũng giảm
nhiều nhất, giá đất ở 6 thành phố lớn nhất tăng
nhanh thì cũng lại giảm nhanh; ngược lại những
thành phố “loại hai” (các thành phố không thuộc 6
thành phố lớn) giảm ít hơn:

Mức giảm giá đất ở 6 thành phố lớn nhất
và ở các thành phố còn lại, %

Như vậy, giá đất ở thành thị năm
2010 đã trở về bằng giá đất của các
năm 1975-1976, giá đất sử dụng cho
thương mại trở lại giá của năm 1971;
giá đất ở 6 thành phố lớn của nước Nhật
Bản lại giảm một cách thê thảm, giá
đất năm 2010 chỉ bằng 1/4 giá đất năm
năm 1990; còn giá đất dùng cho mục

đích thương mại lại rớt giá kinh khủng hơn, giá đất
loại này năm 2010 chỉ còn bằng 1/6 giá đất năm
1990; giá đất đã trở về bằng với giá đất năm 1978-
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Khu vùc thµnh thÞ    6 thµnh phè lín *                   
A B C D A B C D 

1992 98,2 97,9 97,5 99,7 84,5 84,7 82,1 87,5 
1993 94,5 92,4 95,0 97,0 82,1 77,6 81,2 85,4 
1994 95,4 92,6 95,1 97,5 88,5 81,4 91,5 92,5 
1995 96,3 93,2 98,5 98,2 86,6 75,8 92,1 92,2 
1996 95,6 91,7 98,1 97,9 88,8 79,0 9,0 94,2 
1997 95,9 92,0 98,4 98,2 92,4 86,1 96,3 95,7 
1998 96,5 93,1 98,7 98,3 94,9 89,8 97,7 96,4 
1999 95,2 91,8 97,3 97,2 92,7 88,7 95,5 93,8 
2000 94,2 90,8 96,4 96,1 91,4 87,6 94,2 93,1 
2001 93,7 90,5 96,0 95,3 91,7 89,5 94,8 90,6 
2002 93,3 90,0 95,5 94,8 91,7 89,5 94,7 90,6 
2003 92,9 90,0 95,2 93,9 91,6 90,0 94,4 91,1 
2004 91,6 89,8 93,6 91,3 92,6 94,0 94,1 90,4 
2005 92,9 91,7 94,6 92,0 96,2 99,3 97,2 91,7 
2006 95,1 94,6 96,1 94,5 103,8 110,5 101,4 97,9 
2007 98,0 97,7 98,5 97,0 110,9 119,6 107,8 102,5 
2008 99,2 99,3 99,3 98,9 107,3 112,0 104,1 105,4 
2009 96,1 95,3 96,6 96,7 90,4 85,5 92,2 95,8 
2010 95,2 94,5 96,0 95,4 92,4 88,0 95,3 95,0 

 A B C D 

2006 103,8 110,5 101,4 97,9 

2007 110,9 119,6 107,8 102,5 

2008 107,3 112,0 104,1 105,4 

 6 thµnh 
phè lín 

C¸c thµnh 
phè cßn l¹i  

(ngoµi 6 
thµnh phè 

lín) 

1995 so víi 1991  53,1 86,6 

2000 so víi 1995  66,0 79,7 

2005 so víi 2000  68,6 69,2 

2010 so víi 1991  24,9 40,2 

Nguồn: Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm

Nguồn: Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm

Nguồn: Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm



1979. Thử hình dung, một nhà đầu tư năm 1990
mua đất cho mục đích kinh doanh thương mại thuộc
6 thành phố lớn sau 10 năm đầu tư (năm 2000) giá
trị của miếng đất
này chỉ bằng 1/5
năm 1990 và sau 20
năm đầu tư (năm
2010) giá trị miếng
đất chỉ bằng 1/6 giá
đất năm 1990. Nhà
đầu tư này đã bị lỗ
nặng, và không phá
sản thì mới là lạ, nhất
là khi nhà đầu tư này
năm 1990 lại đi vay
ngân hàng để mua
đất (?)  

Sự khác biệt giá
đất giảm giữa hai
thập kỷ ở chỗ thập kỷ
90, giá đất giảm
nhanh và liên tục: trung bình mỗi năm giảm ít nhất
3%, và có nhiều năm giảm nhiều trên 5%; còn các
năm thuộc thập kỷ đầu tiên, nhất là các năm cuối
thập kỷ này, mỗi năm giảm khoảng 2% (chủ yếu do
thị trường BĐS ở 6 thành phố lớn có ba năm phục
hồi- như đã trình bày ở trên).

Giá đất có sự khác biệt rất lớn giữa đất sử dụng
với các mục đích khác nhau (dù cùng một thành
phố): chẳng hạn, giá đất dùng cho mục đích thương
mại năm 2009 ở Tokyo gấp 4,79 lần giá đất dùng
để ở và bằng 7,1 lần giá đất để sản xuất công
nghiệp. Giữa các thành phố khác nhau cũng có sự
khác biệt lớn, thí dụ cũng năm 2009, giá đất để sử
dụng cho mục đích thương mại ở Tokyo gấp 30 lần
giá đất ở tỉnh Shimane, hay gấp 33 lần ở tỉnh
Amori. Chính vì vậy, nên có hiện tượng các thành
phố có giá thấp thì tăng nhanh và giảm chậm.

Sự bùng nổ của giá đất và sự sụp đổ (đổ vỡ)
của giá nhà đất đã trở thành hàn thử biểu để đo sự
tăng/giảm của nền kinh tế Nhật Bản; khi giá đất
tăng thì nền kinh tế Nhật Bản tăng nhanh, và khi
sự sụp đổ của giá nhà đất thì cũng là nền kinh tế

Nhật Bản tăng chậm, thậm chí nhiều năm không
tăng mà còn giảm, tuy nhiên có độ trễ. Thật vậy,
hãy xem một dẫy số liệu về giá đất tăng giảm và

tốc độ tăng GDP:
2008 và chắc

chắn 2009, GDP
giảm (âm) vì Nhật

Bản cũng chịu tác
động của khủng
hoảng từ nền kinh tế
Mỹ từ cuối 2008.

Thử tìm hiểu
nguyên nhân dẫn đến
sự đổ vỡ của thị
trường BĐS

Tuy nhiên, Tài
nguyên đất nước thay
vì đầu tư vào các
ngành làm tăng cơ sở
hạ tầng; tăng ứng
dụng các công nghệ

mới vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ nhằm nâng
cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả và chất
lượng ở các ngành sản xuất kinh doanh,… thì lại đổ
vào đầu tư đất quá nhiều. Việc điều chỉnh lại cơ cấu
đầu tư, cơ cấu của nền kinh tế không chỉ ngày một
ngày hai là có thể làm được.

+ Khi giá đất tăng cao, kéo theo giá nhà,
xưởng, cửa hàng tăng, người dân phải bỏ nhiều tiền
để trả nợ, để tiêu dùng, dẫn đến áp lực đòi tăng
lương, khiến giá nhân công tăng, giá thuê văn
phòng, công xưởng tăng, các nhà đầu tư nước ngoài
chuyển hướng đầu tư sang các nước khác.

+ Nhà đầu tư đã đầu tư khi sốt giá, nay giảm
giá sẽ trở thành con nợ của các ngân hàng, chưa
kể nhiều ngân hàng cũng đầu tư vào đất đai cũng
chịu ảnh hưởng khi mất giá đồng thời không đòi
được tiền từ  các nhà đầu tư đã vay... và từ đó nhiều
nhà đầu tư, nhiều ngân hàng bị phá sản, bị sát
nhập,…

Như vậy, từ sự trì trệ, sụp đổ thị trường BĐS đã
tác động tiêu cực tới thị trường sản xuất hàng hóa
và dịch vụ, thị trường tài chính tiền tệ và cả  thị
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N¨m Gi¸ ®Êt GDP N¨m Gi¸ ®Êt GDP 
1988 10,0 7,2 1999 -4,8 -0,8 
1989 7,5 7,3 2000 -5,8 0,3 
1990 14,2 7,9 2001 -6,3 -1,0 
1991 10,4 6,2 2002 -6,7 -1,3 
1992 -1,8 2,6 2003 -7,1 -0,2 
1993 -5,5 1,0 2004 -8,4 1,6 
1994 -4,6 1,1 2005 -7,1 0,7 
1995 -3,7 1,2 2006 -4,9 1,1 
1996 -4,4 2,6 2007 -2,0 1,6 
1997 -4,1 2,2 2008 -0,8 -2,0* 
1998 -3,5 -1,2 2009 -3,9 … 

Nguồn: Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm 

Mức tăng/giảm giá đất và mức tăng/giảm GDP của Nhật Bản
(năm sau so với năm trước) %



trường lao động và toàn nền kinh tế.
Một vài khuyến nghị 
Để có thể vượt qua những khó khăn  và những

bất ổn khác của thị trường BĐS, phải chăng phải có
một quy hoạch tổng thể cho từng thời kỳ trong một
giai đoạn nhiều năm về sử dụng đất đai theo từng
lĩnh vực sử dụng đất đai  với các quy mô sử dụng
ở từng địa phương và thời gian sẽ sử dụng. Phải
công khai và minh bạch quy hoạch này.

Nhà nước phải giữ vai trò quản lý, kiểm tra
giám sát các ngân hàng khi cho vay phải theo một
định hướng ưu tiên cho đầu tư vào các ngành, các
lĩnh vực nhất định, theo quy hoạch trên. Từ đầu năm
2011, Chính phủ nước ta đã có quyết định giám sát
chặt chẽ hoạt động của ngân hàng, giảm bớt cho
vay đầu tư vào BĐS - đây là một biện pháp tích cực
để góp phần giảm lạm phát và bảo đảm mức tăng
trưởng kinh tế hợp lý.

Thông tin về thị trường BĐS nói chung, về giá
giá BĐS nói riêng hiện nay ở nước ta khá “tù mù”,
không có một cơ quan nào có trách nhiệm thu thập
các thông tin về giá nhà, đất một cách  chính xác,
kịp thời. Kinh nghiệm Nhật Bản, từ tháng 9  năm

1936 Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản đã thu thập
thông tin này; từ tháng 3/1959 công việc này
chuyển cho Viện Bất động sản Nhật Bản thực hiện.
Viện đã tiến hành thu thập về giá nhà, đất tại 233
thành phố lớn, nhỏ với  trên  vạn điểm thu thập
thường xuyên giá nhà đất. Với Việt Nam, cho đến
nay chưa có cơ  quan nào  thu thập và công bố các
thông tin về  chỉ tiêu này. Tuy nhiên, hy vọng trong
tương lai gần, chỉ tiêu về Chỉ số giá đất, nhà đã
được ghi trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, và giao cho
Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thu thập và công bố
chỉ tiêu này. Ở đây càng thấy vai trò của ngành
Ngân hàng là “chất xúc tác” để có thể có tác động
tích cực nhằm phát triển thị trương BĐS, nhưng
cũng có thể ngược lại. Do đó, vai trò của Nhà nước
đối với ngành Ngân hàng rất là quan trọng./.

Tài liệu tham khảo:
- Niên giám Thống kê Nhật Bản các năm
- Tài liệu Hội thảo Bất động sản của Bộ kế hoạch

Đầu tư, Bộ Xây Dựng, Bộ tài nguyên Môi trường tổ chức
tháng 8/2011 tại Hà Nội. 
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dụng thử nghiệm Hệ thống ghi chép thời gian, sẽ
tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh
sửa Hệ thống ghi chép thời gian cho phù hợp với
điều kiện của Việt Nam nói chung và TCTK nói riêng
và sẽ phổ biến rộng rãi công cụ quản lý thời gian
lao động này.  

Tóm lại: Những kiến thức, kinh nghiệm của
các chuyên gia Thụy Điển về quản lý các hoạt động
của cơ quan thống kê là rất quí đối với Thống kê Việt
Nam. Việc tập hợp, hệ thống và Việt hóa các tài
liệu, bài giảng của các chuyên gia để làm tài liệu
phục vụ công tác đào tạo nhân lực cho ngành Thống
kê là hết sức cần thiết và hiệu quả. Hệ thống ghi
chép thời gian lao động là công cụ quản lý lao động
khoa học, hiệu quả, nhân văn, TCTK cần nghiên
cứu, áp dụng Hệ thống này trong từng đơn vị của

Tổng cục. Trước mắt, nhằm phục vụ cho công tác
sử dụng, đào tạo lại, cập nhật kiến thức và khích lệ
những cán bộ, công chức, viên chức làm việc chăm
chỉ, có hiệu quả tiếp tục cống hiến cho ngành Thống
kê; xa hơn nữa là cung cấp dữ liệu để tính toán giá
thành dịch vụ thống kê, nhằm minh bạch và tăng
nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ thống kê, góp
phần làm thỏa mãn nhu cầu thông tin của từng đối
tượng sử dụng. Được biết, một số cơ quan nước
ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã xây
dựng và áp dụng Hệ thống ghi chép thời gian lao
động rất hiệu quả./.

Tài liệu tham khảo:
- Bài giảng của chuyên gia Thụy Điển tại Tổng cục

Thống kê.

Hệ thống ghi chép thời gian:... (Tiếp theo trang 24)


